
STT Nội dung công việc
Đơn vị 

tính
Khối 
lượng 

Đơn giá  
(VN§) 

Ghi chú

I/ Phần khung thép

1
Giá thành sản xuất kết cấu thép, nhà xưởng, 
nhà kho nhà thép tiền chế thông thường. Vật 
liệu thép SS400, CT3

Kg
 

>12000 
       18,800 

 Khối lượng nhiều 
giá rẻ hơn 

2
Giá thành vận chuyển kết cấu thép địa điểm 
công trình < 40km bán kính Hà Nội

Kg          1             500 

3 Lắp dựng kết cấu thép bằng cẩu Kg          1          2,000 

4
Phần bu lông móng, bu lông liên kết, ty giằng 
xà gồ tính riêng 

5
Đối với nhà khung thép cao tầng dùng sàn deck 
đổ bê tông. Giá trọn gói là

m2 >200
1.000.000-
1.600.000

Diện tích càng 
nhiều giá càng rẻ

6
Đối với nhà khung thép cao tầng dùng sàn nhẹ 
Cemboard dày 18mm. Giá trọn gói là

m2 >200
900.000-
1.500.000

Diện tích càng 
nhiều giá càng rẻ

7
Đối với nhà khung thép cao tầng dùng sàn nhẹ 
Panel dày 100mm. Giá trọn gói là

m2 >200
1.100.000-
1.800.000

Diện tích càng 
nhiều giá càng rẻ

8
Đối với kết cấu thép máI sảnh kính. Quý khách 
gửi bản vẽ cụ thể mới có báo giá cụ thể được

Tùy theo bản vẽ 
yêu cầu

II/ Phần bao che

1
Tôn liên doanh trong nước 1 lớp tôn dày 
0.45mm

m2          1      100,000 

2
Tôn liên doanh trong nước 3 lớp (Tôn +Xốp + 
Giấy bạc) tôn dày 0.45mm

m2          1      160,000 

3
Tấm bê tông nhẹ lắp ghép 2 lớp thép dày 
100mm

m2      280,000 

4 Tấm Panel tường EPS tôn 2 mặt dày 50mm m2          1      250,000 

5 Giá lắp dựng m2          1 
Tùy theo số 

lượng và vị trí CT
III/ Phần cửa

1 Cửa chớp tôn dày 0.45mm lắp dựng hoàn thiện m2          1      720,000 

2
Cửa đẩy, cửa treo bịt tôn 1 lớp dày 0.40mm lắp 
dựng hoàn hiện

m2          1      780,000 

IV/ Nhà xưởng, nhà kho khổ độ nhỏ <15m dùng thép hình I, U, V, hộp 

bảng báo GIÁ
     + Công ty cổ phần HASUTA Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng đang có nhu cầu xây dựng nhà 
xưởng, nhà kho, nhà khung thép cao tầng. Bảng báo giá do công ty HASUTA thiết kế, thi công như 
sau:



1 Phần kết cấu móng, móng đơn cốt thép

2
Phần nền đổ bê tông mác 200 dày 100mm. 
Xoa phẳng mặt nền, Cắt khe co giãn nền

3
Phần tường xây gạch dày 110mm cao 1m. Trát 
mặt trong và mặt ngoài nhà sau đó quét vôi ve

4
Phần thân cột, kèo dùng thép hình I, U, V Hộp,  
Chiều cao diềm mái < 6 m

5

Phần bao che. Tôn mái dùng tôn Poshaco 1 lớp 
dày 0.45mm. Tôn tường tôn Poshaco 1 lớp dày 
0.40mm, máng nước, ống nước và phụ kiện ke 
diềm, úp nóc đồng bộ.

6

Phần cửa: Cửa sổ nhôm kính Đông á kính dày 
5mm hoặc cửa chớp tôn kích thước 1x2M. Cửa 
đi cửa đẩy bịt tôn dày 0.45mm, kích thước 
4x4.5m.

V/ Nhà xưởng, nhà kho khổ độ lớn >15m thép tiền chế không có cầu trục
1 Phần kết cấu móng, móng đơn cốt thép

2
Phần nền đổ bê tông mác 200 dày 100mm. 
Xoa phẳng mặt nền, Cắt khe co giãn nền

3
Phần tường xây gạch dày 220mm cao 2m. Trát 
mặt trong và mặt ngoài nhà sau đó quét vôi ve

4

Phần thân cột, kèo dùng thép I tổ hợp, sơn 1 
nước chống rỉ và 2 nước sơn màu. Xà gồ thép 
mạ kẽm. Kết cấu thép liên kết 100% bằng bu 
lông. Chiều cao diềm mái là 6m

5

Phần bao che. Tôn mái dùng tôn Poshaco 1 lớp 
dày 0.45mm. Tôn tường tôn Poshaco 1 lớp dày 
0.40mm, máng nước, ống nước và phụ kiện ke 
diềm, úp nóc đồng bộ.

6

Phần cửa: Cửa sổ nhôm kính Đông á kính dày 
5mm hoặc cửa chớp tôn kích thước 1x2M. Cửa 
đi cửa đẩy bịt tôn dày 0.45mm, kích thước 
4x4.5m.

VI/ Nhà xưởng, nhà kho thép tiền chế có cầu trục đến 5 tấn
1 Phần kết cấu móng, móng đơn cốt thép

2
Phần nền đổ bê tông mác 200 dày 100mm. 
Xoa phẳng mặt nền, Cắt khe co giãn nền

3
Phần tường xây gạch dày 220mm cao 2m. Trát 
mặt trong và mặt ngoài nhà sau đó quét vôi ve

4

Phần thân cột, kèo dùng thép I tổ hợp, sơn 1 
nước chống rỉ và 2 nước sơn màu. Xà gồ thép 
mạ kẽm. Kết cấu thép liên kết 100% bằng bu 
lông. Chiều cao diềm mái là 8m

5

Phần bao che. Tôn mái dùng tôn Poshaco 1 lớp 
dày 0.45mm. Tôn tường tôn Poshaco 1 lớp dày 
0.40mm, máng nước, ống nước và phụ kiện ke 
diềm, úp nóc đồng bộ.

m2 >1000
1,350,000 -
1,650,000

m2 >1500
1,600,000 -
2,000,000

m2 >1200
2,200,000 -
2,850,000



6

Phần cửa: Cửa sổ nhôm kính Đông á kính dày 
5mm hoặc cửa chớp tôn kích thước 1x2M. Cửa 
đi cửa đẩy bịt tôn dày 0.45mm, kích thước 
4x4.5m.

V/ Phần thép tấm, thép hình

1 Tấm SS400, dày 5 đến 12mm Kg          1        15,000 

2 Tấm Q345, dày 5 đến 12mm Kg          1        17,000 
3 Thép hình I100 đến I350 Kg          1 
4 Thép ống, hộp đen Kg          1 
5 Thép ống, hộp mạ kẽm Kg          1 Liên hệ

6 Thép xà gồ C, Z mạ kẽm Kg          1 Liên hệ

7 Thép xà gồ C, U dập đen Kg Liên hệ

8 Thép xà gồ V, L, U đúc Kg Liên hệ

VI/ Cắt tạo hình thép tấm bằng máy CNC

1 Cắt tạo hình cửa CNC
 Bản vẽ cụ 

thể 
Liên hệ

2 Cắt tạo hình lan can CNC
 Bản vẽ cụ 

thể 
Liên hệ

3 Cắt tạo mái sảnh CNC
 Bản vẽ cụ 

thể 
Liên hệ

Hiệu lực áp dụng:

  + Kiến trúc, công năng sử dụng tối ưu hóa

  - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Đơn giá trên mang tính chất tham khảo theo thời điểm hiện 
tại do thị trường biến đổi liên tục. Nên quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. Mr 
Cương : 0986 16 9900, hoặc Ms: Vân Anh 0975 06 9900

    công ty cổ phần hasuta việt nam

  - Báo giá xây dựng theo hình thức trọn gói chìa khóa trao tay theo nội dung trên
  - Để tiết kiệm chi phí chủ đầu tư có thể tự làm phần xây dựng, công ty HASUTA sẽ đảm nhiệm phần 
khung thép và bao che hoàn thiện nhà theo như các nội dung trên 
  - Ngoài ra công ty HASUTA thiết kế (miễn phí) , thi công đáp ứng theo công năng sử dụng và nhu cầu 
Quý khách hàng với tiêu chí:
  + Giá thành công trình là thấp nhất

  + Chất lượng tốt nhất hiện nay

  - Báo giá có hiệu lực kể từ tháng 12/2024 đến khi có báo giá mới
     Công ty cổ phần HASUTA Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách. 
Rất mong nhận được sự  hợp tác của Quý khách trong thời gian tới !

          Hà Nội, ngày .. tháng 12 năm 2024


